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Tình trạng bảo tồn 

Ba Bể là khu văn hoá lịch sử theo Quyết Định 
số 41-TTg, ngày 24/1/1977 của Thủ tướng Chính 
phủ, với diện tích 5.000 ha. Ba Bể cũng được 
nhắc lại trong Nghị Định 194/CT, ngày 9/8/1986 
của Chủ tịch hội đồng Bộ Trưởng, và giao cho Bộ 
Lâm Nghiệp và các cơ quan chức năng tiến hành 
khảo sát và xây dựng dự án đầu tư cho Ba Bể 
(Anon. 1995). 

Năm 1992, Viện Điều tra Quy hoạch Rừng là 
đơn vị được giao trách nhiệm xây dựng dự án đầu 
tư thành lập vườn Quốc Gia Ba Bể. Trong quyết 
định số 83/TTg ban hành ngày 10/11/1992 Chính 
phủ cũng đã chính thức phê duyệt dự án đầu tư 
Vườn Quốc Gia Ba Bể. Theo dự án đầu tư, vườn 
Quốc Gia Ba Bể được thành lập với diện tích là 
7.610 ha, bao gồm: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 
3.226 ha; phân khu phục hồi sinh thái 4.084 ha; 
và 300 ha diện tích mặt hồ. Uỷ ban Nhân dân tỉnh 
Cao Bằng đã thành lập ban quản lý Vườn Quốc 
Gia Ba Bể ngày 10/11/1992, tuy vậy cho đến năm 
1997 mới chính thức được Bộ Nông Nghiệp và 
Phát Triển Nông Thôn phê chuẩn (Anon 2000). 
Hiện tại, Vườn Quốc Gia Ba Bể do Cục Kiểm 
Lâm, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 
quản lý. 

Trong Kế hoạch Hành Động Đa Dạng Sinh 
Học Quốc gia Việt Nam (Chính phủ Việt 
Nam/GEF 1994) đã đề xuất mở rộng vườn Quốc 
Gia Ba Bể lên 50.000 ha. Trong năm 1995, một 
dự án đầu tư mở rộng vườn Quốc Gia được xây 
dựng, trong dự án đầu tư này chỉ đề xuất mở rộng 
vườn Quốc Gia Ba Bể thành 23,340 ha (Anon. 
1995), mặc dầu vậy dự án đầu tư này vẫn chưa 
được Bộ NN&PTNN phê duyệt. Trong danh sách 
các khu rừng đặc dụng Việt Nam quy hoạch đến 
năm 2010, diện tích của vườn Quốc Gia Ba Bể đề 
xuất là 23.340 ha, trong đó có 13.373 ha rừng tự 
nhiên (FPD 1998). 

Trước khi thành lập vườn Quốc Gia Ba Bể, tỉnh 
Cao Bằng đã được tách trở lại thành hai tỉnh Cao 
Bằng và Bắc Kạn, và hiện nay vườn Quốc Gia Ba 
Bể thuộc tỉnh Bắc Kạn. 

Địa hình và thủy văn 

Vườn Quốc Gia Ba Bể với trung tâm là Hồ Ba 
Bể. Hồ Ba Bể có chiều dài tới 8 km và chiều rộng 
tới 800 m. Nằm trên độ cao 178 m, hồ Ba Bể là 
“hồ tự nhiên trên núi có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng ở Việt Nam.“ (Scott 1989). Hồ có nhiều đảo 
đá vôi nhỏ, độ sâu của hồ lên tới 29 m.  

Tên khác  
Pia Bioc; Phia Booc 
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Độ cao của vùng dao động khoảng từ 150 đến 
1.098 m. Cấu trúc địa chất trong vùng với ưu thế 
đá vôi với nhiều đỉnh cao lởm chởm, độ phân cắt 
lớn, các thung lũng, sông suối với các sườn dốc 
đứng. Cảnh quan núi đá vôi có nhiều hang động, 
trong đó Động Puông là động lớn nhất, dài tới 300 
m, đây cũng là nơi có sông Năng chảy qua. 
 

Sông Ta Nam, Nam Cường và Chợ Lèn là 
nguồn cung cấp nước chính cho Hồ Ba Bể. Các 
sông này hợp thành hệ thuỷ phía nam của vườn 
Quốc Gia. Nước Hồ Ba Bể đổ ra sông Năng, là 
sông chảy qua phần phía bắc của vườn Quốc Gia. 
Sông Năng sau đó chảy về hướng nam gặp sông 
Lô ở nam tỉnh Tuyên Quang. 

Đa dạng sinh học 

Rừng Ba Bể được chia thành hai kiểu rừng 
chính là rừng trên núi đá vôi và rừng thường xanh 
đất thấp. Rừng trên núi đá vôi phân bố trên các 
sườn núi đá vôi dốc có tầng đất mỏng. Rừng trên 
núi đá vôi che phủ tỉ lệ lớn diện tích của vườn 
Quốc Gia. Kiểu rừng ưu thế bởi các loài Nghiến 
Burretiodendron hsienmu, M¹y TÌo Streblus 
tonkinensis. Rừng thường xanh đất thấp phân bố 
ở những sườn thấp và có tầng đất mặt dầy hơn. 
Sự đa dạng về thành phần loài khu hệ thực vật 
của rừng thường xanh đất thấp cao hơn nhiều so 
với rừng trên núi đá vôi (Hill et al. 1997). 

Nhìn chung mức độ tác động từ cộng đồng đến 
rừng ở đây cao, trong đó khai thác gỗ, và phát 
rừng làm rẫy là những hoạt động phổ biến đáng 
được quan tâm chú ý. Hiện chỉ còn lại diện tích rất 
nhỏ rừng tự nhiên trong vườn Quốc Gia là chưa bị 
tác động (Hill et al. 1997). 

Tổng số 603 loài thực vật bậc cao có mạnh 
thuộc 137 họ đã ghi nhận cho vườn Quốc Gia Ba 
Bể. Trong đó có 10 loài có trong sách đỏ của Việt 
Nam (Anon. 1996, Hill et al. 1997).  

Khu hệ động vật Vườn Quốc Gia Ba Bể hiện 
chưa được hiểu biết đầy đủ do nghiên cứu còn 
hạn chế. Nhóm động vật được nghiên cứu đầy đủ 
nhất là nhóm bướm. Trong khoảng thời gian hai 
năm 1997 và 1998 các đợt khảo sát đã ghi nhận 
332 loài bướm cho vườn Quốc Gia, trong đó có 20 

loài là những phát hiện mới cho khu hệ bướm Việt 
Nam (Monastyrskii et al. 1998).  

Đối với khu hệ thú, vườn Quốc Gia có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng với sự có mặt của loài Voọc 
đen má trắng Semnopithecus francoisi francoisi 
và Cầy vằn bắc Hemigalus owstoni. Rất ít có khả 
năng Voọc mũi hếch Pygathrix avunculus, là loài 
linh trưởng bị đe doạ toàn cầu ở mức bị đe doạ 
nghiệm trọng, vẫn còn sinh sống ở trong vùng lõi 
của vườn Quốc Gia Ba Bể. Loài Voọc này đã từng 
bị coi là tuyệt chủng cho đến khi chúng được phát 
hiện lại ở khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang vào 
năm 1992. Gần đây Voọc mũi hếch cũng đã được 
tìm thấy ở một số địa điểm ở miền bắc Việt Nam. 
Theo nguồn thông tin từ các cán bộ của vườn 
Quốc Gia Ba Bể thì Voọc mũi hếch có thể đã từng 
xuất hiện ở vùng tây bắc của vườn, gần đây nhất 
là vào năm 1997. Thông tin phỏng vấn thợ săn và 
các di vật săn bắn chứng tỏ rằng có thể có ba đàn 
Voọc mũi hếch vẫn còn sinh sống ở phần phía 
nam của vùng đễ xuất mở rộng của vườn Quốc 
Gia (N. Lormee pers. comm. 2000). Nếu những 
nhận định về sự có mặt của Voọc mũi hếch ở 
vườn Quốc Gia Ba Bể được xác thực, điều đó sẽ 
có ý nghĩa rất lớn nâng cao tầm quan trọng của 
các giá trị bảo tồn của vườn. Cho đến nay với 
những thông tin trên cũng đã đặt ra nhiều tranh 
luận về sự cần thiết đánh giá lại đề xuất mở rộng 
trước đây. 

Vườn Quốc Gia Ba Bể là khu bảo vệ duy nhất 
trong hệ thống các khu bảo vệ của Việt Nam có ý 
nghĩa bảo tồn sự đa dạng của các sinh cảnh nước 
ngọt. Điều này phần nào phản ánh sự đa dạng 
của các loài cá được tìm thấy cho vườn Quốc Gia 
(Anon. undated). Nhìn chung cho đến nay thông 
tin về khu hệ động vật, thực vật, các giá trị bảo 
tồn còn hạn chế, vì vậy đòi hỏi tiến hành thêm các 
nghiên cứu về khu vực này. 

Các vấn đề về bảo tồn 

Hiện tại có khoảng 2.871 người thuộc các dân 
tộc Tày, Dao, H’Mông và Kinh sinh sống trong 
phạm vi ranh giới của vườn Quốc Gia (Chi cục 
Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn 2000). Hoạt động kinh tế 
chính của người dân là canh tác lúa nước, mặc 
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dầu vậy do diện tích đất phù hợp cho sản xuất lúa 
nước ít nên người dân vẫn phải tham gia các hoạt 
động săn bắn, khái thác lâm sản trong vườn Quốc 
Gia. Cộng đồng sinh sống ở vùng đệm của vườn 
Quốc Gia cũng tham gia khai thác tài nguyên 
rừng, đặc biệt là cư dân của các thôn bản nằm 
dọc theo các đường chính dẫn vào vùng trung tâm 
vườn Quốc Gia (Nông Thế Diễn, Phó Giám đốc 
vườn Quốc Gia Ba Bể, pers. comm. 2000). 

Raintree et al. (1999) đã xác định các mối đe 
doạ lớn nhất đối với đa dạng sinh học từ các hộ 
gia đình sinh sống ở vùng đệm là: khai thác gỗ củi 
trái phép cho nhu cầu sử dụng của hộ gia đình; 
khai thác trái phép các sản phẩm phi gỗ; săn bắn; 
mở rộng đất nông nghiệp trong phạm vi vườn 
Quốc Gia; chăn thả gia súc trong vườn Quốc Gia; 
gây ô nhiếm nguồn nước hồ do sử dụng chất nổ 
và các chất độc thuốc cá; ô nhiễm môi trường do 
các chất thải cứng và xăng dầu từ các hoạt động 
du lịch bằng thuyền trên hồ; và sự lắng đọng lòng 
hồ do các hoạt động sản xuất nông nghiệp trong 
vùng lưu vực của ba con sông chính cung cấp 
nước cho hồ.  

Vườn Quốc Gia Ba Bể có 65 cán bộ công nhân 
viên làm việc tại trụ sở ban quản lý và bốn trạm 
bảo vệ. 

Trong Kế Hoạch Hành Động Đa Dạng Sinh 
Học Quốc Gia Việt Nam (Chính phủ Việt 
Nam/GEF 1994) cũng đã đề xuất thực hiện một 
dự án bảo tồn cảnh quan với mục đích bảo vệ một 
hành lang sinh cảnh tự nhiên nối vườn Quốc Gia 
Ba Bể và khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang ở phía 
tây. Một hành lang như vậy được thiết lập sẽ làm 
tăng hiệu quả của công tác bảo tồn, khả năng tồn 
tại và phát triển lâu dài của cả hai khu sẽ cao hơn. 
Đề xuất này hiện đang được thực hiện trong 
khuôn khổ dự án PARC do UNDP tài trợ. 

Các giá trị khác 

Hồ Ba Bể là địa điểm du lịch khá nổi tiếng. 
Năm 1999, đã có 20.000 du khách đến tham quan 
vườn Quốc Gia (Nông Thế Diễn, Phó Giám Đốc 
Vườn Quốc Gia Ba Bể pers. comm. 2000). Cùng 
với hệ thống sông suối trong vùng, hồ Ba Bể đóng 
vai trò quan trọng đối với sự giao lưu đi lại của 

người dân địa phương. Chính xuồng là phương 
tiện giao thông nối tuyến đường ở hai bờ phía 
đông và phía tây của hồ. Hồ cũng là nơi cung cấp 
nguồn thuỷ sản quan trọng cho người dân địa 
phương và giữ vai trò quan trọng trong việc điều 
tiết lũ sông Năng. Như vậy có thể thấy hồ Ba Bể 
có nhiều chức năng kinh tế và môi trường quan 
trọng đối với các địa phương trong vùng và vùng 
lân cận.  

Thảm thực vật rừng của Vườn Quốc Gia giữ vai 
trò phòng hộ đầu nguồn cho hồ Ba Bể. Nếu 
không có thảm rừng này sẽ dẫn đến xói lở đất do 
tăng dòng chảy mặt. Hồ sẽ mất khả năng trữ nước 
vào mùa lũ do lòng hồ bị lắng đọng gây nên 
những hậu quả lũ lụt nghiêm trọng cho cộng đồng 
vùng hạ lưu sông Năng. 

Các dự án có liên quan 

Hiện tại dự án Xây dựng các khu bảo vệ bảo 
tồn tài nguyên thiên nhiên thông qua bảo tồn sinh 
thái cảnh quan (PARC), mã số VIE/95/G31, là dự 
án về bảo tồn lớn nhất hiện đang được thực hiện ở 
Vườn Quốc Gia Ba Bể. Nội dung của dự án được 
ký ngày 20/11/1998, với sự tài trợ tài chính từ Quỹ 
Môi Trường Toàn Cầu (GEF). Dự án này cũng 
đang được thực hiện tại khu bảo tồn thiên nhiên 
Na Hang và vườn Quốc Gia York Đôn. Mục tiêu 
của dự án là tiếp cận sinh thái học cảnh quan 
trong công tác bảo tồn. Tại khu bảo tồn thiên 
nhiên Na Hang và Vườn Quốc Gia Ba Bể dự án 
được thực hiện bởi tổ chức Scott Wilson Asia-
Pacific Ltd. 

Viện Kinh Tế Sinh Thái (Eco-Eco) cũng đang 
tiến hành các hoạt động ở vùng đệm của Vườn 
Quốc Gia Ba Bể trong khuôn khổ của dự án có 
tên Sử dụng bền vững nguồn lâm sản phi gỗ. Dự 
án được thực hiện bởi Trung Tâm Nghiên cứu các 
Sản phẩm Phi gỗ, thuộc Bộ NN&PTNN. Dự án do 
chính phủ Hà Lan tài trợ với sự hỗ trợ kỹ thuật của 
IUCN. 

Helvetas và FINNIDA cũng đang thực hiện một 
số dự án xung quanh Vườn Quốc Gia, tuy vậy đến 
nay chưa thu thập được thông tin về các dự án 
này. 
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